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1. Đặt vấn đề
Nghiên cứu khả năng sinh lời của NHTM được

thực hiện đầu tiên bởi Short (1979). Các nghiên
cứu thực nghiệm sau đó được thực hiện nhằm xác
định các nhân tố bên trong và nhân tố bên ngoài
tác động đến khả năng sinh lời của NHTM. Tại
Việt Nam, nghiên cứu về vấn đề này cũng đã
được thực hiện. Tuy nhiên, các NHTM Việt Nam
giai đoạn 2012-2016, sau giai đoạn phát triển
nóng trước đó và chịu tác động lớn bởi khủng
hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008, đã thực hiện
tái cơ cấu, bắt đầu bộc lộ các vấn đề như thanh
khoản kém, nợ xấu tăng cao, khả năng sinh lời
giảm sút, ROA, ROE bình quân của ngành NH có
xu hướng giảm dần từ 2011-2015 và tăng nhẹ vào
năm 2016, hệ số NIM giảm từ 4% năm 2011
xuống còn 2% năm 2015. 

Nghiên cứu đánh giá mức độ tác động của nhân
tố đến khả năng sinh lời của NHTM Việt Nam, đặc
biệt, nhân tố chi phí tài chính và hiệu quả nhân sự,
2 nhân tố thuộc đặc thù của ngành có biến động
khá mạnh trong giai đoạn 2012-2016, để có các
biện pháp cải thiện khả năng sinh lời của ngành
Ngân hàng Việt Nam trong thời gian đến.

2. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu
Đo lường khả năng sinh lời của doanh nghiệp

thường sử dụng chỉ tiêu ROA (lợi nhuận sau
thuế/tổng tài sản) và ROE (lợi nhuận sau thuế/vốn
cổ phần). Tuy nhiên, trong ngành Ngân hàng, ROE
chịu ảnh hưởng lớn từ đòn bẩy tài chính và các quy
định về đòn bẩy này nên ít được sử dụng. Ngoài
ra, với đặc thù của ngành, chỉ tiêu tỉ lệ thu nhập
lãi cận biên (NIM = (Thu nhập từ lãi - Chi phí trả
lãi)/tổng tài sản) và tỷ lệ thu nhập ngoài lãi cận

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - BẢO HIỂM

Số 4 - Tháng 4/2018

CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG 
SINH LỢI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

VIỆT NAM

NGUYỄN NGỌC ANH - VÕ THỊ BÍCH NGỌC

TÓM TẮT:
Bài viết nghiên cứu tác động của các nhân tố đến khả năng sinh lợi của ngân hàng thương

mại (NHTM) Việt Nam 2012 - 2016 bằng cách sử dụng dữ liệu bảng, phân tích hồi quy theo
2 phương pháp: mô hình tác động ngẫu nhiên (REM) và mô hình tác động cố định (FEM) Kết
quả, đã tìm thấy 6 trên 9 biến số đưa vào nghiên cứu có tác động và có ý nghĩa: chi phí tài
chính, hiệu quả nhân sự, hiệu quả hoạt động, độ an toàn vốn, đa dạng hóa thu nhập và tốc độ
tăng trưởng kinh tế.

Từ khóa: Khả năng sinh lợi, chi phí tài chính, hiệu quả nhân sự, quy mô ngân hàng thương
mại, thanh khoản.
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biên (NNIM = (Thu nhập ngoài lãi - Chi phí ngoài
lãi)/tổng tài sản) cũng được sử dụng để phản ánh
khả năng sinh lời, nhưng tại Việt Nam, hầu hết các
NHTM có tỉ lệ thu nhập ngoài lãi cận biên thấp
nên chỉ tiêu NNIM ít được sử dụng. Nghiên cứu sử
dụng ROA và NIM để đo lường khả năng sinh lời
và là biến phụ thuộc của mô hình. Các nhân tố tác
động đến ROA, NIM:

Chi phí tài chính (FDC): Thể hiện chi phí huy
động vốn, được đo bằng tỉ lệ giữa chi phí trả lãi
trên tổng nợ phải trả lãi. Nếu NH có chi phí tài
chính thấp sẽ có cơ hội tạo ra lợi nhuận cao hơn.
Dietrich và Wanzenried (2011) kỳ vọng rằng giữa
ROA với chỉ tiêu này của các NH Thụy Sĩ có mối
tương quan nghịch nhưng kết quả nghiên cứu chưa
làm rõ mối quan hệ này. 

Giả thuyết 1 (H1): Tỉ lệ chi phí trả lãi vay trên
tổng nợ phải trả lãi có quan hệ nghịch với khả
năng sinh lời.

Hiệu quả nhân sự (LAE): Được đo bằng tỉ lệ chi
phí tiền lương trên tổng thu nhập, thể hiện mức
đóng góp của nguồn nhân lực trong việc tạo ra thu
nhập cho NH. Chi phí tiền lương luôn chiếm một tỉ
trọng lớn trong tổng chi phí hoạt động nên nếu NH
có quá nhiều nhân viên, vượt mức yêu cầu cần
thiết, hoặc chi phí tiền lương quá cao so mức đóng
góp sẽ khiến chi phí NH tăng và khả năng sinh lợi
giảm. Giữa chỉ tiêu này với khả năng sinh lời của
NH có mối tương quan nghịch [2]. 

Giả thuyết 2 (H2): Tỉ lệ tiền lương trên tổng thu
nhập có quan hệ nghịch với khả năng sinh lời.

Hiệu quả hoạt động (CIR): Được đo bằng tỉ lệ
chi phí hoạt động trên thu nhập hoạt động [8]. Tỉ
lệ này thấp chứng tỏ NH có khả năng quản lý chi
phí tốt để triển khai các nguồn lực một cách hiệu
quả, tối đa hóa thu nhập, giảm chi phí điều hành và
từ đó nâng cao khả năng sinh lời của NH [9].

Giả thuyết 3 (H3): Tỉ lệ chi phí hoạt động trên
tổng thu nhập hoạt động có quan hệ nghịch với khả
năng sinh lời.

Quy mô ngân hàng (SIZE): Được đo bằng chỉ
tiêu tổng tài sản. Quy mô NH lớn sẽ mang lại hiệu
quả kinh tế nhờ tận dụng phạm vi cung cấp dịch vụ
liên quan để gia tăng lợi nhuận. Điều này khá
đúng cho NH vừa và nhỏ và được khẳng định bởi
nhiều nghiên cứu. Tuy nhiên, quy mô lớn sẽ tác
động tiêu cực đến khả năng sinh lời do tốn kém
trong chi phí đại diện, chi phí liên quan đến điều

hành NH lớn và NH lớn có thể phải đối mặt với sự
không hiệu quả trong quy mô [5]. Ngoài ra, nhiều
nghiên cứu cho rằng đường chi phí trung bình của
NH có dạng hình chữ U, nghĩa là khả năng sinh lời
ban đầu sẽ tăng cùng với quy mô nhưng sau đó sẽ
giảm [3]. 

Giả thuyết 4 (H4): Quy mô tài sản có quan hệ
thuận/ nghịch với khả năng sinh lời.

Mức độ an toàn vốn (EA): Được đo bằng tỉ lệ
vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản. Chỉ tiêu này cao
cho thấy mức độ an toàn của vốn và khả năng
chống đỡ các tổn thất bất ngờ của NH. NH có tỷ lệ
vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản cao hơn sẽ giảm
chi phí huy động vốn nên có tác động tích cực đến
khả năng sinh lợi [3]. Tuy nhiên, chỉ tiêu này có
tương quan thuận với khả năng sinh lời của các NH
Mỹ (1983-1989: khi tình hình tài chính của NH
đánh giá là rủi ro, tiêu cực) nhưng có tương quan
nghịch (1989-1992: khi tình hình tài chính của NH
bình thường) [4]. Điều này là do chi phí cơ hội bỏ
ra, thay vì lựa chọn vốn vay, NH lựa chọn vốn chủ
sở hữu tài trợ cho các hoạt động của mình. 

Giả thuyết 5 (H5): Tỉ lệ vốn chủ sở hữu trên
tổng tài sản có quan hệ thuận/ nghịch với khả năng
sinh lời.

Thanh khoản (LDR): Được đo bằng tỉ lệ tài sản
cho vay trên tổng tiền gửi. Cho vay là loại tài sản
kém linh hoạt nhất trong các tài sản sinh lời của
NH, chỉ tiêu này càng cao thì khả năng thanh
khoản của NH càng thấp nên mối quan hệ giữa
thanh khoản và khả năng sinh lời của NH là tương
quan nghịch [1]. 

Giả thuyết 6 (H6): Tỉ lệ tổng các khoản cho vay
trên tổng tiền gửi có quan hệ thuận với khả năng
sinh lời.

Đa dạng hóa thu nhập (NII): Được đo bằng tỉ lệ
tổng thu nhập ngoài lãi trên tổng tài sản. Việc tăng
tỉ lệ thu nhập ngoài lãi cận biên sẽ làm tăng lợi
nhuận NH bởi hoạt động ngoài lãi yêu cầu chi phí
đầu vào thấp hơn so với hoạt động cho vay truyền
thống [6]. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho rằng,
dạng hóa thu nhập cũng có thể làm giảm lợi nhuận
bởi khi NH giảm lãi suất cho vay để khuyến khích
khách hàng sử dụng dịch vụ tính phí khác thì phần
thu nhập từ các dịch vụ này có thể không đủ bù
đắp phần thu nhập bị giảm do giảm lãi suất cho
vay khiến lợi nhuận NH giảm.

Giả thuyết 7 (H7): Tỉ lệ thu nhập ngoài lãi trên
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tài sản có quan hệ thuận/ nghịch với khả năng
sinh lời.

Tăng trưởng kinh tế (GDP): NH là ngành liên
quan trực tiếp đến mọi ngành kinh tế khác nên sự
biến động của nền kinh tế sẽ ảnh hưởng đáng kể
đến khả năng sinh lợi của NH. Tăng trưởng kinh tế
(đo bằng tốc độ tăng GDP) có mối quan hệ tích cực
đến khả năng sinh lời bởi nền kinh tế có tốc độ
tăng GDP cao sẽ thúc đẩy nhu cầu vay vốn của
doanh nghiệp và chính phủ cũng khuyến khích đầu
tư cả khu vực công và tư nhân [3]. Sự tăng trưởng
cả cung và cầu về vốn sẽ khiến cho cả thu nhập từ
dịch vụ cho vay lẫn dịch vụ ngoài lãi tăng lên, từ
đó làm tăng lợi nhuận của NH. 

Giả thuyết 8 (H8): Tốc độ tăng GDP có quan hệ
thuận với khả năng sinh lời.

Lạm phát (INF): Tỉ lệ lạm phát được đo bằng
chỉ số giá tiêu dùng CPI. Tác động của lạm phát
đến khả năng sinh lợi tùy thuộc tác động của lạm
phát đến chi phí hoạt động của NH. Nếu NH dự
đoán chính xác tỉ lệ lạm phát, họ có thể điều chỉnh
tỷ lệ lạm phát phù hợp để tăng doanh thu nhanh
hơn chi phí, làm tăng lợi nhuận nên lạm phát có
tác động thuận đến khả năng sinh lời NH [8].  

Giả thuyết 9 (H9): Lạm phát có quan hệ thuận
với khả năng sinh lời.

Mô hình nghiên cứu về tác động của các yếu
tố đến khả năng sinh lời của NH như sau:

ROAit= α1 + β1FDCit+ β2LAEit + β3CIRit+
β4SIZEit + β5EAit + β6LDRit+ β7NIIit + β8GDPt +
β9INFit + εit

NIMit = α1 + β1FDCit+ β2LAEit + β3CIRit +
β4SIZEit + β5EAit + β6LDRit+ β7NIIit + β8GDPt +
β9INFit + εit

Trong đó: α1: Hệ số chặn; β1, β2, β3, β4, β5, β6,
β7, β8: Tham số chưa biết của mô hình; εit: Phần
dư. ROAit: Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản; NIMit:
Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên trên tổng tài sản; FDCit:
Tỉ lệ chi phí trả lãi trên tổng nợ phải trả lãi; LAEit:
Tỉ lệ chi phí lương trên tổng thu nhập; CIRit: Tỉ lệ
chi phí thu nhập trên tổng thu nhập hoạt động;
SIZEit: Quy mô tài sản; EAit: Tỉ lệ vốn chủ sở hữu
trên tổng tài sản; LDRit: Tỉ lệ các khoản cho vay
trên tổng tiền gửi; NIIit: Tỉ lệ thu nhập ngoài lãi
trên tài sản của NH (i) tại thời điểm t; GDPt: Tốc
độ tăng GDP; INFt: Lạm phát tại năm t.

3. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu thu thập số liệu từ báo cáo tài chính

thường niên của 27/31 NHTM Việt Nam trong các
năm 2012-2016 từ Stoxplus, các biến kinh tế vĩ mô
được sử dụng dữ liệu từ thông tin website của Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam. 

Nghiên cứu thực hiện thống kê mô tả các biến
theo các nội dung: Số trung bình, độ lệch chuẩn,
giá trị cực tiểu, cực đại. Thiết lập ma trận hệ số
tương quan và kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến.
Phân tích hồi quy theo 2 phương pháp: REM và
FEM; sử dụng kiểm định Lagrangian Multiplier
(LM), kiểm định Hausman để lựa chọn mô hình
phù hợp và kiểm tra hiện tượng tự tương quan giữa
biến giải thích và phần dư; sử dụng phương pháp
sai số chuẩn mạnh với tùy chọn cluster (phù hợp
với dữ liệu bảng có số cá thể lớn và thời gian nhỏ)
để kiểm định hiện tượng phương sai sai số thay đổi.

4. Kết quả pháp nghiên cứu
Nghiên cứu thu thập dữ liệu của 27 NH từ 2012-

2016, tương ứng với 135 quan sát khả dụng. Thống
kê mô tả cho thấy, các biến ROA và NIM có giá trị
trung bình lần lượt là 0.55%, 2.78%, các biến giải
thích có giá trị lớn hơn 0, phân phối bên phải trục
tung, không theo phân phối chuẩn, nhưng do mẫu
có số quan sát lớn nên quy luật phân phối Student
gần với phân phối chuẩn. Ngoài ra, các biến có độ
lệch chuẩn nhỏ ngoài trừ biến SIZE có độ lệch
chuẩn khá lớn cho thấy sự chênh lệch lớn về quy
mô giữa các NH.

Ma trận tương quan giữa các biến độc lập được
sử dụng trong mô hình tương đối thấp (<0.8) nên
các biến không tương quan chặt chẽ, không thay
thế cho nhau, vì thế, dữ liệu có độ tin cậy và có

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - BẢO HIỂM

Số 4 - Tháng 4/2018

VIF 1/VIF

SIZE 3.16 0.316082

EA 3.09 0.323403

LDR 1.23 0.814776

CIR 3.62 0.276042

LAE 3.03 0.330164

FDC 1.86 0.538976

NII 1.34 0.744578

GDP 4.59 0.218096

INF 3.79 0.263712

Mean VIF 2.86

Bảng 1. Hệ số phóng đại phương sai
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thể tiến hành hồi quy. Kết quả kiểm định VIF
(Bảng 1) cho thấy tất cả các hệ số đều nhỏ hơn 10,
nên hiện tượng đa cộng tuyến không xảy ra trong
bộ số nghiên cứu.

4.1. Kết quả ước lượng và kiểm định hồi quy ROA
Kết quả hồi quy ROA theo mô hình REM và

FEM cho thấy, mô hình REM là mô hình tốt hơn
được chọn. Giá trị Prob của thống kê F = 0.0000
<0.05 nên mô hình có ý nghĩa thống kê với mức ý
nghĩa 5%. Kết quả kiểm định LM cho giá trị Prob
> chibar2 = 0.0000 <0.05, nên mô hình có hiện
tượng phương sai sai số thay đổi. Kiểm định
Wooldridge cho giá trị Prob > F = 0.0017 <0.05,
nên mô hình gặp hiện tượng tương quan của sai số.

Kết quả ước lượng lại mô hình với phương pháp
RE-Cluster (Bảng 2) cho thấy, các biến độc lập
trong mô hình giải thích được 53.79% sự thay đổi
của biến phụ thuộc ROA. Với Prob>chi2 =0.0000
<0.05, giả thuyết về các hệ số hồi quy đồng thời
bằng 0 đều bị bác bỏ với mức ý nghĩa 5%, nên mô
hình phù hợp và có ý nghĩa thống kê. Có 3 tác
động đến ROA là EA, CIR và GDP có ý nghĩa
thống kê với mức ý nghĩa 5%.

4.2. Kết quả ước lượng và kiểm định hồi quy NIM
(Bảng 3)
Kết quả hồi quy NIM theo mô hình REM và

FEM cho thấy mô hình REM là mô hình tốt hơn

được chọn. Giá trị Prob của thống kê F = 0.0000
<0.05 nên mô hình REM có ý nghĩa thống kê với
mức ý nghĩa 5%. Kết quả kiểm định LM cho giá trị
Prob > chibar2 = 0.0000 <0.05 nên mô hình có hiện
tượng phương sai sai số thay đổi. Kiểm định
Wooldridge cho giá trị Prob > F = 0.0008 <0.05
nên mô hình gặp hiện tượng tương quan của sai số.

Kết quả ước lượng lại mô hình với phương pháp
RE-Cluster (Bảng 3) cho thấy, các biến độc lập
trong mô hình giải thích được 74.71% sự thay đổi
của biến phụ thuộc NIM. Với Prob>chi2 = 0.0000
<0.05, các hệ số hồi quy đồng thời bằng 0 đều bị
bác bỏ với mức ý nghĩa 5% nên mô hình này phù
hợp và có ý nghĩa thống kê. Có 5 biến là EA, CIR,
LAE, FDC, NII tác động đến NIM có ý nghĩa
thống kê với mức ý nghĩa 5%.

4.3. Thảo luận kết quả nghiên cứu
Kết quả nghiên cứu xác định 6 nhân tố tác động

đến khả năng sinh lợi NHTM Việt Nam thời kỳ
2012-2016 với mức ý nghĩa 5% cụ thể như sau:

Tỉ lệ chi phí lương/thu nhập hoạt động chỉ có ý
nghĩa thống kê cho mô hình hồi quy NIM và tác
động ngược chiều. Khi tỉ lệ này tăng 1% thì NIM
giảm 3.5%. Kết quả này tương đồng với nghiên
cứu của Aremu và cộng sự (2013) nhưng chưa được
các nghiên cứu trong nước trước đây đề cập. Kết
quả này cũng phù hợp với thực tiễn khó khăn của

TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG

Số 4 - Tháng 4/2018

ROA Coef.
Robust Std.

Err
Z P>

SIZE 0.0006981 0.0005535 1.26 0.207    

EA 0.0400799    0.016675 2.40 0.016     

LDR 0.0020457   0.0020544 1.00 0.319    

CIR -0.019013 0.0035772 -5.32 0.000     

LAE 0.0021682   0.0061359 0.35 0.724     

FDC -0.0045815   0.0125684 -0.36 0.715    

NII -0.0438313   0.0719459 -0.61 0.542    

GDP -0.2400934   0.0824302 -2.91 0.004    

INF -0.0127389   0.0118162 -1.08 0.281    

_cons 0.0177634 0.0110773 2.55 0.109

Wald chi2(9) = 132.61;  Prob > chi2 = 0.0000; R-sq  = 0.5379

Bảng 2. Kết quả hồi quy ROA với sai số chuẩn mạnh tùy
chọn cluster

NIM Coef.
Robust Std.

Err
Z P>

SIZE -0.000354   0.001494 -0.24 0.813

EA 0.1044117   0.036441 2.87 0.004

LDR 0.0070385   0.004184 1.68 0.093

CIR -0.0378161   0.005837 -6.48 0.000

LAE -0.0352781 0.011202    -3.15 0.002

FDC 0.1541971   0.034642 4.45 0.000

NII -1.025221   0.124895 -8.21 0.000

GDP 0.0672782   0.196294 0.34 0.732

INF 0.0221253   0.029389 0.75 0.452

_cons 0.0389944   0.018542 2.10 0.035

Wald chi2(9) = 212.01;  Prob > chi2 = 0.0000;  R-sq  = 0.7471

Bảng 3. Kết quả hồi quy NIM với sai số chuẩn mạnh tùy
chọn cluster
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ngành NH Việt Nam trong thời gian qua, các NH
buộc phải cắt giảm mạnh nhân sự và NH nào sử
dụng nhân sự hiệu quả sẽ có tác động rất lớn đến
khả năng sinh lợi.

Tỉ lệ chi phí vay vốn/tổng nợ phải trả lãi có ý
nghĩa thống kê cho mô hình hồi quy NIM và tác
động thuận chiều nhưng trái với kỳ vọng đặt ra.
Khi tỉ lệ chi phí vay vốn trên tổng nợ phải trả lãi
tăng 1% thì hệ số NIM tăng 15%. Kết quả này trái
ngược với kỳ vọng trong nghiên cứu của Dietrich
và Wanzenried (2011) nhưng khá hợp lý với đặc
thù hoạt động các NH Việt Nam trong giai đoạn
này. Tuy lãi suất huy động và cho vay trong thời kỳ
ngày càng có xu hướng giảm, nhưng lãi suất cho
vay giảm không đáng kể và vẫn còn duy trì ở mức
khá cao so với lãi suất huy động nên nhiều NH mở
rộng huy động vốn tốt (với lãi suất cao) để cho vay
vẫn có thể tăng khả năng sinh lợi. Cụ thể, năm
2011, lạm phát là 20%, lãi suất cho vay cao (26%),
lãi suất liên NH có lúc lên đến 35%, trong các năm
2011-2012, các NHTM lao vào cuộc chạy đua tăng
lãi suất, lãi suất ngắn hạn cao hơn lãi suất dài hạn,
doanh nghiệp và người dân hằng ngày chỉ lo đi rút
tiền gửi ở NH này để chuyển sang gửi NH khác. 

Tỉ lệ chi phí hoạt động/thu nhập hoạt động có ý
nghĩa thống kê ở cả 2 mô hình và tác động ngược
chiều. Khi tỉ lệ này tăng 1% thì ROA giảm 1,9% và
NIM giảm 3.7%. Kết quả này phù hợp với nghiên
cứu trước đây tại Việt Nam. Ngoài ra, tỉ lệ thu nhập
ngoài lãi vay/tổng tài sản chỉ có ý nghĩa thống kê
cho mô hình hồi quy NIM và có tác động ngược
chiều. Khi tỉ lệ này tăng 1% thì hệ số NIM của NH
giảm 102%. Kết quả này phù hợp với các nghiên
cứu trước và có thể lý giải bởi các NH Việt Nam
đã bắt đầu mở rộng hoạt động dịch vụ nhưng chi
phí cho dịch vụ này lớn hơn nhiều so với thu nhập
nhận được. Theo số liệu thu thập, nhiều NH có
mức thu nhập ngoài lãi âm.

Tỉ lệ vốn chủ sở hữu/tổng tài sản có ý nghĩa
thống kê ở cả 2 mô hình và có tác động thuận
chiều mạnh hơn các biến khác. Khi tỉ lệ này tăng
1% thì ROA tăng 4% và NIM tăng thêm 10.44%.
Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Trần Việt
Dũng (2014). 

Tốc độ tăng của GPD chỉ có ý nghĩa thống kê ở
mức 5% cho mô hình hồi quy ROA và có tác động
ngược chiều nhưng trái với kỳ vọng. Cụ thể, khi tốc
độ tăng của GDP tăng 1% thì ROA giảm 24%. Điều

này có thể được giải thích với lý do trong giai đoạn
này, nền kinh tế Việt Nam có tốc độ tăng GDP liên
tục, nhưng các NH chưa tận dụng được điều này để
mở rộng quy mô kinh doanh và vẫn còn bị ảnh
hưởng từ hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế
2008. Mặt khác, việc tái cấu trúc lại ngành NH trong
giai đoạn này cũng siết chặt lại các hoạt động tín
dụng, dẫn đến lợi nhuận của các NH giảm sút, chỉ
bắt đầu phục hồi nhẹ vào năm 2016. 

5. Kết luận
Nghiên cứu đã chỉ ra khả năng sinh lời của

NHTM Việt Nam giai đoạn 2012-2016 sụt giảm
trầm trọng bởi các nhân tố như hiệu quả nhân sự,
chi phí tài chính, đa dạng hóa thu nhập, hiệu quả
hoạt động, mức độ an toàn vốn và tốc độ tăng GDP,
trong đó, hiệu quả nhân sự và chi phí tài chính là 2
yếu tố phản ánh đặc thù của ngành NH Việt Nam
trong thời kỳ này và chưa được các nghiên cứu trước
đây phát hiện. Để cải thiện khả năng sinh lời, các
NH cần quan tâm đến các vấn đề sau: 

(1) Cần coi yếu tố con người, tổ chức, sắp xếp,
đào tạo lại nhân sự, có chính sách đãi ngộ hợp lý để
khuyến khích, tạo ra động lực thúc đẩy người lao
động nhằm sử dụng hợp lý hiệu quả nhân sự của NH. 

(2) Có biện pháp, kế hoạch để tối thiểu hóa chi
phí hoạt động. Với việc mong muốn mở rộng kinh
doanh luôn đi kèm với lượng chi phí bỏ ra không
nhỏ, nên các NH phải cân nhắc để có kế hoạch
kinh doanh hiệu quả, giúp tối thiểu hóa chi phí hoạt
động để tối đa hóa lợi nhuận. Ngoài ra, NH cần
cân nhắc về hiệu quả khi phát triển các hoạt động
dịch vụ phi lãi, đặc biệt đối với NH có quy mô nhỏ,
nên tập trung nâng cao chất lượng của hoạt động
truyền thống, hoặc tập trung vào nhóm khách hàng
mà họ có lợi thế trong hoạt động này hơn là đa
dạng hóa các lĩnh vực khác.

(3) Cần phải gia tăng vốn chủ sở hữu cùng với
sự thay đổi về cấu trúc sở hữu vốn sẽ góp phần
thay đổi năng lực quản trị điều hành và chất lượng
hoạt động của NH, bởi đây là yếu tố có tác động
rất mạnh đến ROA và NIM của ngành NH Việt
Nam trong thời gian qua.

(4) Chính phủ cần có chính sách tiền tệ, đặc
biệt là chính sách lãi suất và chính sách tín dụng
hợp lý nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững,
đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các NH sinh
lợi phù hợp với xu hướng tăng trưởng kinh tế của
đất nước 
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ABSTRACT:
The article studies the impacts of various factors on the profitability of Vietnamese commercial

banks in the period of 2012-2016. By using panel data and making regression through two models,
random effect model (REM) and fixed effect model (FEM), the study finds six out of the nine
variables included in the study are significant. These significant variables having effects on the bank
profitability include: financial costs, human resources efficiency, the safety level of equity, the
income diversification and the economic growth.

Keywords: Profitability, financial cost, human resource efficiency, commercial bank size, liquidity.


